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 KẾT LUẬN 
CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

1- Công trình: Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Việ Đan 

2- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Đồng Tháp
3- Địa điểm xây dựng: Ấp Hưng Thuận – xã An Phước – huyện Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long.

4- Diện tích sử dụng đất: 2 ha.

5- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng TRƯỜNG KHANG.
6- Nhà thầu thực hiện khảo sát: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp – Trường ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh.
CHƯƠNG II

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
I. DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN – TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG:



-   Quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần II chương 7 qui định về kiến trúc Đô thị ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng .



-   Quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần III chương 10 qui định về kết cấu công trình ban hành kèm theo quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ xây dựng .

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (tập III): TCVN 4612-1988, TCVN 4613-1988, TCVN 5572-1991, TCVN 5574-1991, TCVN 5575-1991, TCVN 2737-1995, TCVN 5889-1995, TCVN 5898-1995, TCVN 6048-1995, TCXD 40-1987, TCXD 205-1998.

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (tập IV): TCVN 4514-1988, TCVN 4604-1988.

· Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4511-88 và mạng ngoài 20TCN 33-85.

· Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình TCVN 2622-1995.

· Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474-87 &ø mạng ngoài 20TCN 51-84.

· Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo công trình công nghiệp TCVN 3743:1983.

· Tiêu chuẩn chống sét cho các công trình xây dựng TCXD 46:1984.

· Tiêu chuẩn : TCVN 185: 1986  - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ điện và mặt bằng cấp điện

· Tiêu chuẩn ngành 11TCN – 18:84 đến 11TCN 21:84 – “ quy phạm trang bị điện ”.

· Tiêu chuẩn việt nam TCVN 4756:89 – “ quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện ”.
II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ:
· Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc ban hành qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

· Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

· Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về  Quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.

· Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây Dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

· Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí  đầu tư xây dựng công trình.

· Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ.

· Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP  ngày 14/08/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

· Căn cứ Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 04/08/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về  bảo hiểm trong đầu tư và XD.
· Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Căn cứ vào công văn số 529/CV/UB ngày 12/9/1995 của UBND Tỉnh Vĩnh Long về việc thỏa thuận cấp đất để xây dựng nhà máy.

· Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng TRƯỜNG KHANG; Giấy đăng ký kinh doanh số 4102032575 cấp ngày 18/08/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

· Thiết kế công trình: + KTS Nguyễn Xuân Huy ( chủ trì kiến trúc); Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình số HCM 3768/TKCT-Q8 cấp ngày 20/05/2004 do Sở Xây Dựng Tp.HCM cấp. 




            + KS Cao Văn Cừ (quản lý kỹ thuật); Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình số ĐT 0069/TKCT cấp ngày 06/08/2002 do Sở Xây Dựng Tp.HCM cấp.

· Nhà thầu thực hiện khảo sát địa chất: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp – Trường ĐH Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh.
· Chủ trì thực hin khảo sát địa chất: Ts. Vũ Văn Ái.
III. TÀI LIỆU THIẾT KẾ:
· Thuyết minh thiết kế cơ sở : 1 tập. Do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TRƯỜNG KHANG lập.

· Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng TRƯỜNG KHANG lập. Tổng cộng:    bản vẽ.

· Báo cáo kết quả khảo sát địa chất  ngày     /   /    do  Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp – Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM  lập.
CHƯƠNG III

HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ KHU VỰC
I. ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT:
Vĩnh Long là tỉnh nằm ở tung tâm châu thổ đồng bằng Sông Cửu Long(ĐBSCL) thuộc vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, cách Thành Phố Hồ Chí Minh 136km với toạ độ địa lý từ 9052’45’’

· Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

· Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

· Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Trà Vinh.

· Phía Tây Bắc giáp tỉnh Đông Tháp.

Vĩnh Long với vị trí địa lý có nhiều lợi thế như sẽ tác động cho sự phát triển Kinh tế xã hội theo các hướng trục giao thông thủy bộ.

Nhà máy dự kiến được xây dựng tại ấp Hưng Thuận – xã An Phước – huyện Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long. Diện tích sử dụng 2ha. Địa điểm này thuận tiện về các mặt:

- Nằm trong khu đất xây dựng từ lâu nên tương đối bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 2 độ thuận tiện cho việc thóat nước.

- Đia chất công trình trong khu vực tương đối tốt để xây dựng các công trình kiên cố không cần những giải pháp gia cố nền móng đặc biệt.

- Các điều kiện về vệ sinh môi trường, khí hậu thời tiết phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng nhà máy.
II. KHÍ HẬU THỜI TIẾT:
Căn cứ vào tập Atlas về tài nguyên thiên nhiên: kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long, khí hậu thời tiết của vùng như sau :

a- Nhiệt độ :

· Nhiệt độ trung bình năm : 27-280C

· Nhiệt độ cao nhất : 36.90C

· Nhiệt độ thấp nhất : 18-250C

b- Nắng : 

· Số giờ nắng bình quân năm : 2.165 h

· Số giờ nắng bình quân ngày : 6h30'
· Độ dài ngày trung bình của mùa khô là:12h

· Độ dài ngày trung bình mùa mưa là:14h

c- Lượng mưa:
Lượng mưa bình quân có sự chênh lệch khá lớn 

· Năm cao nhất : 1.893,1mm

· Năm thấp nhất : 1.237,6mm

Lượng mưa có có sự thay đổi thất thường về thời tiết, do đó ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi các đặc trưng của đất đai cũng như điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, lượng mưa năm của tỉnh phân bố tập trung vào tháng 5-11 dương lịch, chủ yếu vào tháng 8-10 âm lịch.

d- Độ ẩm không khí :

Độ ẩm bình quân năm : 74-83%

Đô ẩm cao là: 86-87% 

Đô ẩm thấp là: 75-79%

e- Lượng bốc hơi :

Lượng bốc hơi bình quân năm : 1.400 – 1.500mm/năm.

Lượng bốc hơi tháng vào mùa khô là 116-179mm/tháng.

III. VỀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU:
Vị trí nhà máy phù hợp với quy hoạch mạng lưới nhà máy chế biến thức ăn thủy sản trong toàn khu vực, bảo đảm cự ly vận chuyển nguyên liệu không quá 20km.

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Việt Đan với sản lượng  90.000Tấn /năm, sẽ phục vụ chế biến thức ăn cho cá ở tỉnh, ngoài ra nhà máy còn phục vụ chế biến thức ăn thuỷ sản của cả nước.

IV. VỀ GIAO THÔNG:
Đã có đường cấp phối vào nhà máy. Hệ trục giao thông bảo đảm nối liền với nhà máy. Giao thông dễ dàng, thuận lợi trong vận chuyển nguyên lịệu  từ kho đến nhà máy. 

V. NGUỒN NƯỚC:
Sử đụng nguồn nước thủy cục kết hợp với giếng khoan Đầu tư thêm 1 giếng khoan công nghiệp với độ sâu thiết kế khỏang 70m để cung cấp nước cho nhà máy. Nước có chất lượng tương đối có thể xử lý để sử dụng.

VI. NGUỒN ĐIỆN:
Sử dụng hệ thống lưới điện quốc gia. 
VII. VỀ MÔI SINH:
Nước thải sau khi xử lý có thể thải ra sông không làm ảnh hưởng đến môi sinh.
CHƯƠNG IV
PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM –QUY MÔ NHÀ MÁY
I. PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM:
· Trong thời gian vài năm từ 2002 đến nay, sản lượng cá Tra và cá Basa tại đồng bằng sông Cửu Long tăng đột biến, sản lượng tới nay ước chừng 700.000 tấn cá thực phẩm/1 năm.
· Việc phát triển sản lượng cá kể trên kéo theo nhu cầu về thức ăn cho cá tăng đột biến theo. Tuy nhiên việc sản xuất thức ăn lại tăng theo không kịp do việc đầu tư cho nhà máy chế biến thức ăn đòi hỏi phải có thời gian, vốn, công nghệ. Hiện tại còn thiếu ước chừng khỏang 30% nhu cầu thức ăn cho cá, và thức ăn đảm bảo chất lượng lại càng thiếu hơn.
· Cho dù sản lượng cá Tra và cá Basa xuất khẩu có lúc trồi lúc sụt. Song chắc chắn đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế về khí hậu, địa hình sông nước sẽ dần định hình trở thành vựa cá cung cấp thủy sản cho các nước trên thế giới.
 II. XÁC ĐỊNH QUY MÔ:

D.S.E.C đang phát triển vùng nuôi. Vùng thứ nhất 25ha tại Bãi Bồn xã Bình Thạnh B, vùng thứ hai tại Cồn Bến Tre (giáp nhà máy tại Vĩnh Long) dự kiến 60ha=48ha mặt nước , như vậy sản lượng thức ăn tạm tính cho vùng nhu cầu của D.S.E.C:

48ha x 800T/ha x 1,5 = 57.600 tấn

Do vậy nếu nhà máy thức ăn có sản lượng 300T/ngày


300T x 360 ngaøy/naêm = 90.000 taán

Thì việc tiêu thụ nội bộ đã đạt tới 60%, và sản lượng còn lại hòan toàn có thể dễ dàng cung cấp cho các khu vực nuôi gần nhà máy.
CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ
 I. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỨC ĂN:

1. Nguyên liệu:

Nguyên liệu chế biến thức ăn khô viên hầu hết ở dạng khô như : bột cá, bột tôm, bột đầu tôm, bột mực, bột thịt xương, dịch đạm cá cô đặc, các loại khô dầu đã trích ly chất béo, dịch chiết từ đầu tôm, luau mì, cám luau mì, ngô, nấm men, dầu gan cá, dầu gan mực, các premix khoáng, premix vitamin, các chất kết dính, các phụ gia (chống oxy hóa, chống mốc…).


Nguyên liệu thuộc loại dễ kiếm trong nước như: Bột cá, bột ruốc, bột đầu tôm, bột mai mực, khô lạc, khô đậu nành, khô dừa, cám gạo, ngô, bột mì, bột sắn, bột xương , chất kết dính, dầu gan cá, premix khoáng, vitamin.

2. Tiếp nhận và xử lý nguyên liệu:


Các công đoạn chế biến: Từng loại nguyên liệu được nghiền riêng đạt đến độ mịn 0,7-0,8mm, sau đó đưa nguyên liệu được cân chính xác theo tỷ lệ trong công thức chế biến đưa vào máy trộn theo theo tự (nguyên liệu có khối lượng lớn trộn trước, nguyên liệu có khối lượng nhỏ tiếp sau). Riêng premix khoáng, premix vitamin, các phụ gia được trộn đều ở bên ngoài , sau đó đưa vào máy trộn chung. Các bột làm chất kết dính (bột mì, bột sắn, bột gạo) được nấu chin riêng, sau đó trộn các nguyên liệu khô cùng với các nguyên liệu dạng lỏng (như dầu gan cá). Toàn bộ hỗn hợp thức ăn sau khi đã trộn đều được đưa sang máy tạo viên. Các viên thức ăn được đưa vào lò sấy ở nhiệt độ 50-6000C , sấy cho đến khi độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 10%. Sau đó các viên thức ăn được đưa sang thiết bị sửa viên để phân cỡ viên thức ăn. Khâu cuối cùng là đóng gói bảo quản.
Thức ăn dạng khô viên thuận tiện cho sử dụng, bảo quản và lưu thông, sản xuất chủ động không phụ thuộc vào mùa vụ nguyên liệu. Có thể sản xuất tập trung đáp ứng nhu cầu nuôi lớn. 

3. Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến thức ăn thủy sản:

I. LỰA CHỌN THIẾT BỊ:

a. Lựa chọn thiết bị kiểu đứng và ngang:


Do tổng diện tích đất khoảng 2 ha mà mật độ xây dựng chỉ khoảng từ 60-70% (khoảng 1,2 – 1,4 ha). Với nhà máy chế biến thức ăn, phần kho bãi chứa nguyên liệu và thực phẩm yêu cầu rất lớn. Đặc biệt với các loại hàng nông sản việc tích trữ đầu cơ rất quan trọng  nên với diện tích kho bãi lớn có thể trữ được lượng hàng hóa với số lượng lớn trong thời điểm giá cả thấp nhất. Như vậy bố trí máy đứng có thể tiết kiệm diện tích đất nhiều. Sau đây là bảng tổng hợp cho việc chọn máy đứng và ngang.
So Sánh Một Đặc Điểm Xây Dựng nhà máy chế biến thức ăn nuôi cá công suất 9-10tấn viên/giờ theo kiểu nằm ngang (Horizontal) và kiểu tháp đứng (Vertical)

	Đặc Điểm
	Kiểu nằm ngang
	Kiểu tháp đứng

	
	
	

	Diện tích đặt máy
	- Cần nhiều diện tích đất, ví dụ: 35m x 30m cho 1 dây sản xuất thức ăn cá 9-10tấn/giờ.
	- Chiếm ít diện tích đất, ví dụ 12m x 18m cho 1 dây sản xuất thức cá 9-10t/giờ.

	Chiều cao tháp máy 
	- Khoảng 12-16m
	- Trên 20m

	Bố hệ thống định lượng nguyên liệu theo công thức thức ăn
	- Khó bố trí các bồn chứa nguyên liệu định lượng (khoảng 25-30m3) cần chiều cao để bố trí
	- Dễ bố trí gọn gàng theo chiều cao.

	Chi phí đầu tư và vận hành
	- Chi phí đầu tư xây dựng tháp máy (nền móng, kết cấu khung thép) thấp nhưng chi phí vận hành dây chuyền cao do tiêu tốn nhiều điện năng do vận chuyển nguyên liệu qua lại giữa các công đoạn chế biến.


	- Chi phí đầu tư xây dựng tháp máy (nền móng, kết cấu khung thép) cao nhưng chi phí vận hành dây chuyền thấp do sử dụng trọng lực để vận chuyển nguyên liệu qua lại giữa các công đoạn chế biến.



	Thiết bị sử dụng và Chất lượng sản phẩm
	- Tương tư như nhau
	- Tương tư như nhau

	Tác dụng thương mại
	- Tác dụng quảng cáo không nhiều vì tháp máy thấp
	- Có tác dụng quảng cáo tốt vì tháp máy cao

	Thực tế tại Việt Nam
	- Các nhà máy của chủ đầu tư trong nước, có công suất dây chuyền dưới 5tấn/giờ (không cần hệ thống định lượng) và được xây dựng trên vùng đất yếu.
	- Các nhà máy của chủ đầu tư trong nước, có công suất dây chuyền 9-10tấn/giờ (cần hệ thống định lượng) và các nhà máy có chủ đầu tư nước ngoài.


So Sánh Đặc Tính Máy Ép Đùn Sprout Matado EX920 Với Extrtech E925

	Tính năng
	Sprout Matado Ex920
	Extrutech E925

	
	
	

	Tổng Quát
	
	

	Công suất viên /motor
	10000kg/g viên 5mm/315Kw
	7000kg/g viên 5mm/225kw

	Thể tích Conditioner
	1500L
	1050L

	Tỷ số L/D (Chiều dài/Đường kính nòng ép)/ Số đoạn nòng ép
	13 (9đoạn nòng ép)
	11 (6 đoạn nòng ép)

	Hệ thống điêu khiển
	Tự động kiểu PLC, màn hình touch screen
	Điều khiển bằng tay (manual buttons) kiểu switches và contactor

	Tính năng đặc biệt về mặt thiết kế cơ khí
	
	

	
	· Các vỏ nòng ép được lắp ráp vào nhau chỉ với 3 bulông –three stag bolts, điều này bảo đảm thời gian tháo ráp (không sản xuất được) máy rất ngắn khoảng 1-2giờ.

· Tất cá các cánh thép được gắn vào nhau với lòng đệm ở giữa, bảo đảm tháo ráp dễ dàng (1giờ).

· Đầu cắt của SM được gắn băng hệ thống bản lề vào máy nên cho phép chỉnh dao (sát vào khuôn) và thay dao trong khi máy đang chạy mà không cần ngưng máy thay dao (máy khác buộc phải ngưng máy và toàn bộ dây chuyền sản xuất)
	· Dùng đến 50 bu-lông kẹp và các cơ phận khác, thời gian tháo ráp dài(mất cả ngày).

· Các máy khác dùng chốt gắn trên trục nên mất thời gian gấp 5lần để tháo ráp.

· Gắn trên xe đẩy tách biệt với máy, thay dao phải ngưng máy.

	Thiết kế đĩa khuôn
	
	

	Khuôn ép kiểu chén hoặc đĩa khuôn đục lỗ sẵn.
	- Có thể chung cấp cả hai loại khuôn ép kiểu chèn hoặc đãi đục lỗ theo yêu cầu của khách hàng.
	- Chỉ dùng khuôn đĩa đục lỗ.

	Motor & Hệ Truyền Động
	
	

	Gearbox/belt drive
	- Có thể cung cấp cả hai loại truyền động dây belt (belt drive) hoặc hộp số (gear box) theo yêu cầu của khách hàng.
	- Truyền động hộp số (gear box)

	
	
	

	Bộ trộn nhão (Conditioner)
	
	

	Có thể cung cấp 3kiểu trộn nhão: Đơn tầng, Hai tầng và Song trục (Single, DUAL and twin shaft conditioners)
	- Kiểu hai tầng (hai bồn chứa), thể tích 1500lít và thời gian lưu liệu (cho công suất 10tấn/giờ) từ 150 giây đến 180 giây.

- Hệ thống trộn nhão của SM có thể được trang bị loadcells để xác định chính xác thời gian lưu liệu (ủ liệu).

- Hệ thống trộn nhão của SM có thể được trang bị để trộn 3 loại chất lỏng khác nhau (dầu, n7ớc, phụ gia dạng lỏng) vào nguyên liệu thức ăn.

- Hệ thống trộn nhão của SM được cung cấp với hệ thống truyền động biến tần (vaiable frquency drive) để điều chỉnh thời gian lưu liệu trong bộ trộn nhão.


	- Kiểu song trục trộn (một bồn chứa) thể tích 1050 lít, thời gian lưu liệu không quá 90 giây.

- Không thể

- Chỉ một loại chất lỏng là nước.

- Không thể trang bị hệ thống truyền động biến tần này vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trộn đều khi chỉnh tốc độ motor.



	Định lượng và phun cấp chất lỏng vào thức ăn.
	
	

	Số loại chất lỏng cấp phun vào conditioner
	- 3 loại chất lỏng khác nhau (nước, dầu và dung dịch dinh dưỡng)
	- Chỉ một loại chất lỏng là nước.

	Số loại chất lỏng cấp phun vào nòng ép đùn
	- 2 loại chất lỏng khác nhau (nước và dầu)
	- Chỉ một loại chất lỏng là nước.

	Khái niệm cơ sở về đo lường định lượng chất lỏng
	- Sprout Matador cung cấp hệ thống lắp ráp sẵn để đo lường/ định lượng chất lỏng cấp cho máy ép đun bao gồm các bơm dịch chuyển tích cực (positive displacement pumps) cũng như các đồng hồ đo lưu lượng. Bằng cách sử dụng bơm thay vì các motovalves nên áp lực bợm luôn bảo đảm ổn định không đối.
	- Khách hàng tự làm ở trong nước và sử dụng motor valves chứ không phải bơm nên áp lực bơm không ổn định.

	Phun cấp hơi nước
	
	

	Theo kiểu định lượng kiểm soát lưu lượng (Steam flow metering concept)
	- Sprout Matador cung cấp hệ thống lắp ráp sẵn đường ống cấp hơi cho ép đùn với các bộ phận cấu thành thống nhất từ một nhà cung cấp (các hệ máy khác phải dung các bộ phận của nhiều nhà cung cấp nhãn hiệu khác nhau). Spirax Saco là nhà cung cấp tất cả các thiết bị của hệ thống cấp hơi nước, nên có thể cung cấp tốt hơn các dịch vụ cho khách hàngvì Spirax Saco có mặt khắp nơi trên thế giới
	- Chỉ cung cấp vài bộ phận chính. Còn lại khách hàng tự làm hệ thống cấp hơi cho ép đùn trong nước.

	Hệ thống cấp liệu vào nòng ép (Feeder – Conditioner to extruder)
	
	

	Cấp liệu cưỡng bức (Forced feeder)
	- Sprout Matador có thể cung cấp hai loại thiết cấp liệu (từ conditioner vào extruder) là Van cấp liệu 2đường (two-way distributor) hoặc lả hệ thống cấp liệu cưỡng bức (force feeding system). Hệ thống cấp liệu cưỡng bức giúp cấp liệu đều đặn vào nòng ép đùn bảo đảm áp suất ổn định trong nòng ép (không trồi sụt) giúp viên ra đều đẹp.                    
	- Không có hệ thống cấp liệu cưỡng bức vào nòng ép đùn nên công suất và chất lượng viên nhỏ không ổn định.

	Máy ép đùn & các phụ tùng cung cấp theo máy
	
	

	Chốt hãm (Shearlock)
	- Có sẵn một số chốt hãm (shear locks)
	- Có sẵn chốt hãm



	Khoá hơi nước (Steamlock)
	- Có sẵn một số khoá hơi nước (steam locks)
	- Không có

	Ổ Bi đỡ (Support bearing)
	- Có sẵn ổ bi đỡ để tránh các bề mặt kim loại tiếp xúc với nhau
	- Không có

	Trục chính và nòng ép (Main Shaft & Barrels)
	
	

	Trục ép đùn với kết cấu chống gãy
	- Năng lượng của Motor được truyền vào thức ăn trong nòng ép thông qua vít ép chứ không qua trục ép chỉ để đỡ chứ không chịu lực nên không thể bị gãy.
	- Năng lượng của Motor được truyền vào thức ăn trong ép thông qua trục ép nên trục ép phải chịu lực nên có thể bị gãy.

	Hệ thống làm nguội nòng ép bằng nước
	- Có theo máy
	- Có theo máy

	Hệ thống làm nóng nòng ép bằng nước
	- Có theo máy
	- Có theo máy

	Hệ thống chống kẹt liệu trong nòng ép đùn bằng cách tự động phun dầu tự động vào nòng ép khi ngưng máy.
	- Có theo máy, giúp khởi động lại máy ép đùn dễ dàng (trong vòng 30phút) mỗi khi ngưng máy và tống nguyên liệu còn sót lại trong nòng ra ngoài.. 
	- Không có hệ thống chống kẹt liệu tong nòng ép.

	Điều khiển tỷ trọng viên thức ăn
	
	

	Bằng hệ thống điều khiển độ giãn nở của viên thức ăn (Expansion Control System =ECS)
	- ESC là sáng chế được cấp pa-tăng của Sprout Matador, đây là công nghệ mới để điều khiển tỷ trọng của viên thức ăn đùn với hiệu quả 100%. Đặc biệt tại vùng Địa Trung Hải khoảng 80% thức ăn nuôi cá thương mại được sản xuất bằng máy ép đùn trang bị hệ thống điều khiển độ giãn viên ESC của Sprout Matador.
	- Không có

	Điếu khiển mức độ gelatine hoá (độ chín) của tinh bột trong thức ăn giúp thức ăn lâu tan trong nước.
	
	

	Bằng hệ thống FLEXTEX
	- Hệ thống FLEXTEX bảo đảm kiểm soát độ chín tối ưu của tinh bột trong thức ăn tạo kết cấu cho viên ổn định, bền vững tong nước vì vậy giúp tối thiểu hoá lượng tinh bột đưa vào thức ăn và giảm được giá thành công đến 15%
	- Không có



	Cấu trúc điều hoà suất thức ăn trong nòng ép.
	
	

	Đặt tại đầu ra của nòng ép
	- Giúp thức ăn ép phun ra khỏi nòng ép với một áp lực đều đặn và ổn định (viên thức ăn đồng dạng và đồng nhất).
	- Không có nên rất khó làm viên nhỏ đều đẹp.

	Viên thức ăn cho heo sữa, chó, méo, tôm cá, chìm, nổi, lơ lửng,..
	- 0.8 đến 15mm, đồng nhất, đông dạng, vẻ ngoài đẹp và tính ổn định bền vững trong nước.
	- Không làm được viên nhỏ dưới 2mm



	Việc vận hành, cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi.
	
	

	Vận hành 
	- Đơn giản, độ tin cậy cao với hệ thống cấp hơi và nước tự động rất ổn định, chính xác giúp bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định.
	

	Phụ tùng
	- Chính hiệu có sẵn tại địa phương hoặc từ Quàng Châu Trung Quốc hoặc từ Châu Âu theo lựa chọn của khách hàng, giá cả hợp lý.
	

	Bảo trì bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi
	- Huấn luyện nhân viên vận hành, bảo trì, sửa chữa của khách hàng tại chỗ hoặc nước ngoài.

- Có sẵn chuyên viên kỹ thuật của Sprout Matador tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng.

- Có sẵn chuyên viên kỹ thuật của Sprout Matador tại cơ sở Quảng Châu, Trung Quốc chỉ với 2,5 giờ bay đến Việt Nam.

- Kỹ sư Sprout Matador Châu Âu hoặc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa kết nối qua mạng điện thoại, internet với modem connecting.
	- Dịch vụ hậu mãi, phụ tùng cungc ấp chỉ Kansas, Mỹ nên cần nhiều thới gian và chi phí cao.


DANH MỤC THIẾT BỊ MÁY MÓC CHỌN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁM CÁ 18T/H

	STT
	THIẾT BỊ MÁY MÓC
	SL
	XUẤT XỨ

	1
	Máy bẻ khoai mì
	1
	Việt Nam

	2
	Máy sang dây
	1
	Việt Nam

	3
	Nam châm
	1
	Việt Nam

	4
	Máy trộn sơ bộ
	1
	Việt Nam

	5
	Máy trộn tinh
	2
	Việt Nam

	6
	Máy sấy
	2
	Việt Nam

	7
	Máy làm nguội
	2
	Việt Nam

	8
	Máy sàng viên
	2
	Stolz – Pháp

	9
	Máy ép đùn
	2
	Extru –tech (Mỹ) hoặc Sprout –Matador(Ñan Mạch)

	10
	Máy nghiền
	2
	Stolz – Pháp

	11
	Bagfilter –Bộ lộc
	2
	Stolz – Pháp

	12
	Máy sàng quay –turbo sifter
	2
	Stolz – Pháp

	13
	Cân ra bao
	4
	Bona – Pháp

	14
	Máy nén khí
	1
	Atlascopco – Bỉ

	15
	Các thiết bị gàu tải,xích tải, chi tiết kết nốihệ thống
	
	Việt Nam

	16
	Hệ thống bồn chứa nguyên liệu
	12
	Việt Nam

	17
	Bồn ra bao
	4
	Việt Nam

	18
	Hệ thống phun chất lỏng
	2
	Việt Nam

	19
	Khung tháp sản xuất
	1
	Việt Nam

	20
	Hệ thống hút bụi
	1
	Việt Nam

	20
	Thiết bị thang máy nâng hàng
	1
	Việt Nam

	20
	Nồi hơi than đá
	2
	Việt Nam

	20
	Hệ thống điều khiển tự động
	1
	Việt Nam

	21
	Cân ôtô
	1
	Việt Nam

	22
	Hệ thống nhà kho
	3
	Việt Nam

	23
	Xây dựng hạ tầng
	1
	Việt Nam

	24
	Hệ thống bờ cảng
	1
	Việt Nam

	25
	Hệ thống móng và hố của tháp sản xuất
	1
	Việt Nam

	26
	Hệ hống nước sinh hoạt
	1
	Việt Nam

	27
	Hệ thống xử lý nước thải
	1
	Việt Nam

	28
	Hệ thống chống sét
	1
	Việt Nam

	29
	Trạm hạ thế
	1
	Việt Nam

	30
	Hệ thống điện chiếu sáng
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CHƯƠNG VI
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
A. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT – CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT:


1. Quy mô, diện tích của dự án:

+ Công trình nằm trên khu đất rộng 2ha (bao gồm cả phần đất nằm trong lộ giới), thuộc ấp Hưng Thuận – xã An Phước – huyện Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long .

+ Hiện nay hệ thống giao thông thuận lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực (cấp điện, cấp nước...) tương đối hoàn chỉnh.
    2. Các chỉ tiêu kỹ thuật xây dựng:
*Mật độ xây dựng:



Căn cứ theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 4514:1988, chỉ tiêu mật độ xây dựng  tối thiểu của tổng mặt bằng xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc là 55%. Mặt khác căn cứ theo tiêu chuẩn XD Việt Nam phần II chương 7, mật độ xây dựng tối đa của công trình công nghiệp là 70%.

Mật độ xây dựng của nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Đan:  
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Tổng diện tích khu đất


        

11 646,09
= 
-------------  x 100%   =  58,23%




20 000

* Chỉ giới xây dựng: 

Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khoảng lùi tối thiểu từ mặt tiền công trình đến chỉ giới đường đỏ là 3m

=> chỉ giới xây dựng của nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Đan: 8m.
  3. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	DIỆN TÍCH

(m2)
	TỶ LỆ

(%)

	Tổng dt chiếm đất của các loại công trình
	11 646,09
	58,23

	Sân trường, đường nội bộ 
	6 354,19
	31,77

	Bồn hoa, thảm cỏ
	1 999,72
	10,00

	Tổng cộng
	20 000,00
	100,00


B. QUY HOẠCH CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT:



I. HỆ THỐNG GIAO THÔNG:
Tổ chức mạng lưới giao thông nội bộ đảm bảo tính liên tục, an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy và thuận lợi về dây chuyền công nghệ. Bố trí nhà xe 2 bánh làm chỗ để xe cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó còn tổ chức các bãi bốc dỡ hàng hóa  liên kết giữa quy trình sản xuất hoặc quy trình lưu kho và hệ thống phân phối. Ngoài ra còn dự trù các bãi chờ cho xe hàng lớn trườc khu vực bãi chất hàng và tạo khoảng trống cho xe quay trở đầu. 

Hệ thống đường giao thông nội bộ, bãi đậu xe đổ bêtông nhựa nóng. Tổng diện tích sân, đường nội bộ là: 6 354,19m2. 

II. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC:
Nước sạch cấp cho dự án được lấy từ mạng lưới nước cấp của khu vực.

   Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt theo định hướng quy hoạch là 40lít/người.ngày, đồng thời dự kiến số nhân viên khi dự án đi vào hoạt động khoảng 1.000 người, lượng nước cấp cho công trình được tính toán như sau:



Lưu lượng nước cấp dùng cho sinh hoạt:



- Qsinh hoạt = 1.000 * 40 + 1.000 * 40 * 10% = 44 m3/ngaøy.

Nước dùng cho tưới cây và rửa sân bãi:



- Qtöôùi rửa = Qsinh hoạt  * 10% = 44 * 10% = 44 m3/ngaøy.

· Chọn đồng hồ đo nước: Qyc<=2 Qđtr

· Chọn đồng hồ đo nước loại turbine:

Cỡ đồng hồ:     50mm.

Lưu lượng đặc trưng:    70mm.

Lưu lượng cho phép:  Qmax = 6,0 l/s.




  Qmin = 0,9 l/s.

· Dung tích két nước có sử dụng máy bơm đóng ngắt tự động:

+ Wk = 5% Qsinh hoạt = 44 x 5% = 2,20 m2/ng/ngñ.

· Nước dự trữ PCCC:

    Dung tích bể nước chữa cháy ( dùng cho 02 cột nước chữa cháy với lưu lượng 2,5l/s theo TCVN-2622, thời gian cung cấp nước chữa cháy trong 3 giờ):


Dung tích bể dự trữ PCCC:



Wpccc = (2,5 * 3600/1000) * 2 * 3 * 1,75 = 94,5 m3 .

· Từ các số liệu trên, bố trí hệ thống cấp nước nội bộ như sau:

· Nước cấp từ hệ thống thủy cục , bên cạnh đó để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và liên tục cho quy trình sản xuất , đề xuất khoan một giếng khoan công nghiệp với độ sâu 70m . Bố trí trạm bơm với 2 máy bơm, công suất 2HP

· Xây 02 bể nước ngầm dung tích 50m3 làm bể dự trữ và phục vụ công tác PCCC.

· Dùng máy bơm nước bơm lên các bồn chứa nước đặt trên mái, và từ đây nước được dẫn xuống cấp cho các tầng.

· Ống phân phối từ bồn chứa trên mái xuống các tầng có bố trí van khóa tại mỗi tầng và mỗi nhánh.

· Sử dụng ống STK cho hệ thống cấp nước chữa cháy, ống nhựa Bình Minh cho hệ thống cấp nước trong nhà.

· Ống dẫn PVC (27( (42 : 450m.

- 04 Bồn nước inox mái dung tích 3m3/bồn.
III. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẨN:

Tính toán bể tự hoại gồm: Xác định thể tích phần lắng nước và phần chứa bùn.

Thể tích phần nước: Wn = K x Q = 1,3 x 37 = 48m3, trong đó:



K: Hệ số lưu lượng (1,1-1,3)



Q: Lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm (37m3/ngày)

Thể tích phần bùn: Wb = (a x N x t x (100-P1) x 0,7 x 1,2)/(1000 x (100-P2))

  = (0,4 x 1000 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2)/(1000x(100-90))




  = 30,24 m3.


Trong đó:


- a: tiêu chuẩn cặn lắng cho một người (0,4-0,5 lít/ngày đêm)


- N: số người hoạt động tại khu vực (1.000)

- t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại ( 180-360 ngày)


- 0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy


- 1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn tươi.


- P1: độ ẩm của cặn tươi (95%)


- P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại (90%)

Tổng thể tích bể tự hoại: W = Wn + Wb = 48 + 30,24 = 78,24 m3
Thời gian lưu nước của bể tự hoại: T = W / Q = 78,24/37 = 2,1 ngày

IV. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC:

Nước thải phát sinh trong hoạt động của dự án phải được xử lý đạt TCVN 6772:2000 – mức II trước khi thải ra hệ thống cống thoát chung của khu vực. Lưu lượng nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt ( không tính lượng nước tưới cây và chữa cháy):

Qnöôùc thải = Qsinh hoạt * 80% = 44 * 80% = 35,2 ~ 35m3/ngaøy.

Nước thải từ hầm tự hoại chảy ra sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh hiếu khí, sau đó sẽ được thoát ra ngoài qua hệ thống cống thoát nước bằng BTCT có đường kính Þ400. Các hố ga thu nước thải có kích thước 800 x 800 . Nước thải của công trình và nước mưa sẽ được đấu nối trực tiếp vào bể xử lý nước thải trước khi dẫn đến cửa xả để xả nước vào lòng sông theo đúng quy định.

V. HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

1. MỤC TIÊU THIẾT KẾ :
Là một công trình để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hằng ngày nên đòi hỏi phải trang bị một hệ điện tối ưu, hoạt động hiệu quả với chi phí đầu tư ban đầu tương đối, những mục tiêu cơ bản mà nhiệm vụ thiết kế mạng điện hạ thế (tính từ sáu trạm biến áp ) được đặt ra như sau :

· Tạo ra môi trường ánh sáng gần với tự nhiên, được kiểm soát và điều khiển theo điều kiện của người sử dụng điện.

· Cung cấp đầy đủ các tiện nghi về nguồn điện cho người sử dụng điện.

· Đảm bảo độ tin cậy & an toàn khi sử dụng điện.

· Hệ thống điện được thiết kế lắp đặt không ảnh hưởng tới kiến trúc công trình. Dùng các loại đèn chiếu sáng để làm vật dụng trang trí nội thất của tòa nhà.

· Thiết bị lựa chọn cho hệ thống phải bảo đảm tính hiện đại, làm việc tin cậy, vận hành đơn giản và thuận tiện cho việc bảo dưỡng và sửa chữa.

· Bảo đảm cấp nguồn liên tục cho các thiết bị quan trọng trong công trình.

· Hệ thống có khả năng phục vụ độc lập theo yêu cầu sử dụng cho từng khu vực, không gây ảnh hưởng tới các khu vực khác khi có một khu vực đang thực hiện chế độ bảo trì.

· Hệ thống được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn và qui phạm về an toàn chống rò rỉ gây giật, thất thoát điện năng. Không sử dụng các vật liệu dễ gây cháy nổ.

2. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH : 

Thiết kế & yêu cầu lắp đặt hệ thống điện cho công trình theo các yêu cầu cụ thể sau : 
* Hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng : bao gồm các công việc sau :
· Lắp đặt Tủ điện chính (MDB) của nhà máy .

· Lắp đặt tuyến cáp điện 3 pha 4 dây từ tủ điện trạm biến thế 2500KVA đến tủ điện chính MDB.

· Lắp đặt tuyến cáp điện 3 pha 4 dây từ máy phát điện dự phòng đến tủ điện chính MDB.

· Lắp đặt các đường dây cáp cấp nguồn từ tủ điện MDB đến các tủ điện DB-X bên trong công trình.

· Lắp đặt tiếp đất an toàn của hệ thống điện, kéo đường dây tiếp đất bảo vệ về thanh tiếp đất chính của tủ điện chính (MDB).

· Lắp đặt hệ thống đỡ cáp, dây như trunking & cable tray bên trong công trình.

· Lắp đặt đường dẫn điện 3 pha 4 dây + dây tiếp đất từ tủ điện chính (MDB) đến các tủ phân phối điện DB-X của công trình.

· Lắp đặt các ống nhựa PVC âm tường & không âm tường bên trong & ngoài nhà.

· Lắp đặt đườøng dây cấp nguồn cho các quạt , các ổ cắm điện, các bộ đèn chiếu sáng các loại trong và ngoài nhà.

· Lắp đặt các ổ cắm điện trong toàn bộ công trình.

· Lắp đặt các loại đèn chiếu sáng trong nhà.

· Lắp đặt các loại đèn chiếu sáng ngoài nhà.

* Hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng không bao gồm các công việc sau :
· Lắp đặt các quạt hút gió 

· Lắp đặt  máy phát điện dự phòng.  

· Lắp đặt trạm biến áp.

· Lắp đặt hệ thống thang máy.

· Lắp đặt hệ thống loa phóng thanh. 

· Lắp đặt hệ thống điện thoại nội bộ.

· Lắp đặt hệ thống dây và ăng ten truyền hình.

· Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

· Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.

· Lắp đặt hệ thống cụm bơm & ống cấp nước chữa cháy.




QUY MÔ CÁC CÔNG VIỆC CỦA HẠNG MỤC

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ - VẬT TƯ CHỌN LỰA :

* MCB, MCCB & ACB bảo vệ phía hạ thế :

· Loại :
ACB-4P, ACB-3P, MCCB–3P, MCB-3P, MCB-2P và MCB-1P.

· Điện thế định mức:
230VAC(MCB-2P & MCB-1P), 400VAC(MCB, MCCB , ACB4P & ACB 3P).

· Tần số định mức:
50Hz.

· Cấp cách điện
: 
1000V

· Dòng điện định mức:


· Loại ACB-4P : 
4000A

· Loại ACB-3P : 
2500A

· Loại MCCB-3P : 125A, 100A,63A, 50A,30A

· Loại MCB-3P :
30A, 16A

· Loại MCB-2P :
20A

· Loại MCB-1P :
16A 

· Tốc độ cắt :

Không phụ thuộc vào tốc độ thao tác.

· Nguyên lý bảo vệ:
Kiểu nhiệt và từ.

· Dòng điện cắt ngắn mạch định mức :

· Dòng điện cắt ngắn mạch tối thiểu:

· In (6KA(MCB-1P, 2P & 3P).

· In (10KA(MCCB-3P).

· In (85KA(ACB-3P).

· Dòng điện cắt ngắn mạch thực tế:

· In = 6KA (MCB-1P, 2P & 3P).

· In =10KA, In = 35KA (MCCB-3P).

· In = 100KA (ACB-4P)

· In = 85KA (ACB-3P)

· Thời gian tác động bảo vệ:
Đặc tính bảo vệ loại C.

· Số chu kỳ thao tác:

20000 lần, hoặc độ bền cơ sau khi đóng cắt 





5000 lần mà các đặt tính trên không thay đổi.

· Điện trở cách điện:

Rcñ ( 20M( thang đo 1000V

· Điện trở tiếp xúc:

Rtx ( 100((.

· Độ bền điện áp tăng cao tần số công nghiệp (1 phút) : 2kV.

· Khoảng cách rò điện : 

· Giữa các phần mang điện :  (5mm.

· Giữa phần mang điện và khung bao ngoài : (3mm.

· Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh : ( 40 0C.

 
* Cáp hạ thế:

· Cáp cấp nguồn cho các tủ điện  :

· Điện thế định mức: 

1000V

· Cách điện : 


PVC/PVC.

· Tiết diện :


từ 10mm² đến 300mm²

· Cáp đồng 1 lỏi.

· Bánh kính uốn cong tối thiểu:
( 6 lần đường kính ngoài của cáp.

· Vật liệu dẫn điện : 

đồng.

· Dây cấp nguồn thiết bị từ các tủ điện đến các tủ, bảng điện phòng & khu vực,  chiếu sáng & ổ cắm :

· Điện áp định mức : 

600/1000V

· Cách điện : 


PVC.

· Tiết diện :

· Dây cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng 1.5mm².

· Dây cấp nguồn cho hệ thống ổ cắm 2.5mm².

· Dây cấp nguồn cho các tủ, bảng điện phòng & khu vực từ 2.5mm² đến 6mm².

· Vật liệu dẫn điện : đồng.

* Đỡ dây, Cáp hạ thế:

 Trunking : 

· Vật liệu : tole sơn tĩnh điện dày 1.2mm.
· Nắp đậy tole sơn tĩnh điện dày 1.0mm.

· Nối trunking : nối 3 mặt, 4 bulong M6 cho 1 khớp nối.

· Toàn bộ sơn phủ tĩnh điện .

· Vít đậy nắp : loại vít 4x10mm tự cắt.

· Giá treo : thép định hình V30x30, sơn chống rĩ 2 lớp & phủ 1 lớp sơn bạc hoàn thiện.

· Ty treo giá : ty thép Þ8 mạ kẽm, ren suốt, dài 1 hoặc 2m, không nối.

· Sử dụng loại bu-long bê tông M8 (top-anchor bolt)

Cable tray & cable ladder:

· Vật liệu : tole sơn tĩnh điện dày 1.5.

· Nối cable tray & cable ladder : 1 cặp nối 3 mặt, 8 bulong M8 cho 1 cắp khớp nối.

· Pát giữ tole dày 2.0, móc từ cạnh trên xuống giá treo.

· Toàn bộ sơn phủ tĩnh điện .

· Giá treo nằm ngang : thép định hình V50x50, sơn chống rĩ 2 lớp & phủ 1 lớp sơn bạc hoàn thiện.

· Ty treo giá : ty thép Þ10 mạ kẽm, ren suốt, dài 1 hoặc 2m, không nối.

· Giá đỡ trục đứng : C80, sơn chống rĩ 2 lớp & phủ 1 lớp sơn bạc hoàn thiện.

· Sử dụng 02 bulong bê tông M12 bắt để 01 thanh C80 vào vị trí dầm bê tông & 02 ty Þ12 dài 150mm khoan xuyên tường gạch để bắt 01 thanh C80 vào tường.

Ghi chú:

Toàn bộ các điểm nối trunking & cable ladder đều phải có pát đồng tiếp đất (bắt vào giữa 2 bulong M8mm gần nhất).

* Công tắc, ổ cắm & hộp âm tường:

Toàn bộ các công tắc, ổ cắm & các hộp âm tường để lắp đặt các thiết bị trên theo tiêu chuẩn IEC.

* Đèn Chiếu Sáng :

Đèn huỳnh quang :

· Đèn lắp nổi-không choá phản xạ sử dụng cho các khu vực nhà vệ sinh, các phòng nhà nghỉ, phòng kỹ thuật , nhà ăn , nhà bếp, cầu thang thoát hiểm, …

· Bóng đèn huỳnh quang 1.2m hoặc 0.6m.

· Điện áp 210÷230V.

· Quang thông không nhỏ hơn 3300.00 lumen (1.2m), 1350 lumen (0.6m).

· Loại ánh sáng : daylight.

· Công suất : 18W, 36W.
· Ballast : loại tiêu chuẩn (standard), tổn thất điện áp không quá 3%, tương thích với tụ được lắp đặt song song.

· Tụ bù-khởi động 4(F cho các bộ đèn có công suất 18W & 36W, 8(F cho các bộ đèn có công suất 72W.

· Starter : loại mạch đơn, điện áp 220-240V, sử dụng cho đèn huỳnh quang có công suất từ 6 đến 65W.

· Máng đèn : tole dày 0.6mm, sơn tĩnh điện màu trắng.

Đèn Sodium cao áp:

· Đèn lắp nổi - Hibay : sử dụng cho nhà xưởng chính, nhà kho, khu nồi hơi và xưởng bảo trì.

· Bóng đèn : Sodium 

· Choá phản xạ: 

màu trắng.

· Công suất :

150W,250W

Đèn chiếu sáng sự cố : 

· Bóng nung sáng 2x5W.

· Bộ sạt (charger) & accu khô 2Ah,

· Chiếu sáng tối thiểu 2 giờ liên tục khi có sự cố.

· Có ổ cắm đơn 5A lắp đặt bên cạnh.

· Đèn chiếu sáng & chỉ hướng thoát hiểm – EXIT:

· Bóng đèn huỳnh quang 1x8W.

· Bộ sạt (charger) & accu khô 2Ah,

· Chiếu sáng tối thiểu 2 giờ liên tục khi có sự cố.

· Mặt chỉ hướng thoát hiểm : mica trắng đục, chữ in màu xanh lá đậm.

· Quạt trần :

· Đường kính cánh 1.2m.

· Công suất motor không nhỏ hơn 100W.

· Điều khiển tốc độ quạt bằng dimmer 1100W.

· Ống PVC & các phụ kiện (fittings & accessories) lắp đặt trong nhà:

· Loại nhựa PVC-carbonate.

· Màu trắng.

· Khi lắp đặt nổi, kẹp ống được lắp đặt có khoảng cách tối thiểu 1m.

2.TỦ ĐIỆN CHÍNH MDB– MAIN DISTRIBUTION BOARD :


2.1.Phần mô tả thiết bị

· Tủ điện chính MDB bao gồm các ngăn sau:

· Ngăn LV1: phần nguồn từ tủ trạm biến áp.

· 01 ACB 4P-4000A - 100KA

· 03 bộ đèn báo pha có cầu chì bào vệ 2A (loại chì sứ).

· 1 bộ đồng hồ đo volt - bộ chọn pha - cầu chì  2A(x3) (loại chì sứ) từ 0÷500V.

· 1 bộ đồng hồ đo dòng + biến dòng đo lường + bộ chọn pha từ 0÷500A.

· Ngăn LV2 : lắp đặt các ACB và MCCB cấp nguồn cho các phụ tải.

· 02 ACB 3P-2500A – 85KA.

· 01 MCCB 3P-125A  35KA

· 01 MCCB 3P-100A  35KA

· 01 MCCB 3P-63A  35KA

· 01 MCCB 3P-50A  35KA

· 02 MCCB 3P-0A  35KA

· Các qui định chung:

· Sử dụng đèn báo loại đèn LED.

· Cầu chì loại vỏ nhựa, ống chì sứ, dòng bảo vệ của cầu chì là 2A.

· Vỏ tủ & thanh cái (bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1, kích thước theo bảng vẽ.

· Tủ điện được lắp đặt trong nhà máy phát điện dự phòng.


2.2.Tính toán công suất tủ điện chính MDB:

· Tủ điện chính MDB cấp nguồn cho 9 phụ tải chính : 

· Tủ điện DB-1: công suất tính toán P
=
12 KVA.

· Tủ điện DB-2A: công suất tính toán P
=
960 KVA.

· Tủ điện DB-2B: công suất tính toán P
=
960 KVA

· Tủ điện DB-3: công suất tính toán P
=
35.6 KVA

· Tủ điện DB-4: công suất tính toán P
=
26.16KVA

· Tủ điện DB-5: công suất tính toán P
=
6 KVA

· Tủ điện DB-6: công suất tính toán P
=
20 KVA

· Tủ điện DB-7: công suất tính toán P
=
12KVA

· Tủ điện DB-8: công suất tính toán P
=
60 KVA

· Hệ số tổng hao 



= 
8%
· Công suất cần cung cấp 

= 
2259 KVA.

Tuyến cáp cấp nguồn điện chính :

Bao gồm các tuyến cáp cấp nguồn điện từ:

· Trạm biến thế 2500KVA đến tủ điện chính MDB :

       sử dụng cáp 3x(8x1C-300mm2) +4x1C-300mm2).

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-1: sử dụng cáp 3x1C-35mm2+1C-25mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-2A: sử dụng cáp 3(4x1C-300mm2)+(2x1C-25mm2)-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-2B: sử dụng cáp 3(4x1C-300mm2)+(2x1C-25mm2)-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-3: sử dụng cáp 3x1C-35mm2+1C-25mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-4: sử dụng cáp 3x1C-25mm2+1C-16mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-5: sử dụng cáp 3x1C-16mm2+1C-10mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-6: sử dụng cáp 3x1C-25mm2+1C-16mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-7: sử dụng cáp 3x1C-16mm2+1C-10mm2-CV

· Từ tủ điện MDB đến tủ điện DB-8: sử dụng cáp 3x1C-50mm2+1C-35mm2-CV

Tiếp đất an toàn của hệ thống điện gồm có :

· Tổ tiếp đất an toàn của công trình : gồm các điện cực là các thanh thép tròn mạ đồng Þ16mm dài 2.4m, đóng sâu trong đất, tại những vị trí được chỉ trên các bản vẽ và theo cách có thể thay thế sữa chữa trong tương lai.

· Sử dụng dây đồng trần 70mm² để nối các đầu cọc của hệ thống tiếp đất.

· Tại tủ điện chính MDB lắp đặt một thanh tiếp đất chính có Kích thước tối thiểu 3x40mm & dài bằng chiếu dài tủ điện chính MDB, có nhiều đầu ra để kết nối tiếp đất bảo vệ cho toàn hệ thống điện.

Phân phối điện năng:
Tủ điện MDB cấp nguồn cho các phụ tải theo sơ đồ hình tia, được chia thành 7 khu vực.

A. KHỐI NHÀ XƯỞNG CHÍNH

  1. TỦ ĐIỆN DB-1

· Tủ điện DB-1, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng chính.

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 100A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-35mm2+1C-25mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC /TRUNKING

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-1  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-1 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-50A – 10KA

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 03   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W700xD250xH500)

2. TỦ ĐIỆN DB-1-1

· Tủ điện DB-1-1, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng chính (Khu nguyên liệu ).

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 50A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 4C-16mm2-CVV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-1-1  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-1-1 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 05   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W600xD250xH400)

B. KHU NHÀ KHO B

1. Khối nhà kho

· Tủ điện DB-3, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà kho B 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 100A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-35mm2 + 1C-25mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-3  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-3 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-63A – 10KA

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 04   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W600xD250xH400)

1. Khu nhà vệ sinh

· Tủ điện DB-3-1, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng khu vệ sinh  

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 63A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-25mm2 + 1C-16mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-3-1  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-3-1 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-63A – 10KA

· 02   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W400xD210xH300)

C. KHU NỒI HƠI

· Tủ điện DB-4, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng xưởng bảo trì, khu nồi hơi. 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 63A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-25mm2 + 1C-16mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-4  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-3 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-50A – 10KA

· 04   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W400xD210xH300)

D. KHU NHÀ KHO C

· Tủ điện DB-5, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà kho C 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P- 30A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-16mm2 + 1C-10mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-5  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-5 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 03   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W600xD250xH400)

E. KHU NHÀ BẢO VỆ VÀ NHÀ XE

· Tủ điện DB-6, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng ngoại vi toàn nhà máy, nhà xe và nhà bào vệ 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCCB đầu tuyến 3P-50A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-25mm2 + 1C-16mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-6  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-3 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 01   MCB 2P-20A – 6KA

· 07   MCB 1P-16A , 6KA  

· 04   Boä timer 220V-5A, 24h 

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W700xD250xH500)

F. KHU NHÀ NGHỈ VÀ NHÀ ĂN

1.NHÀ ĂN

· Tủ điện DB-7, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà ăn 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCB đầu tuyến 3P-30A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 3x1C-16mm2 + 1C-10mm2-CV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-7  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-3 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 01   MCB 3P-16A – 10KA

· 02   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W400xD210xH400)

2.NHÀ NGHỈ

· Tủ điện DB-7-1, cấp nguồn cho : Hệ thống chiếu sáng nhà nghỉ 

· Nguồn cấp 3 pha 4 dây.

· MCB đầu tuyến 3P-16A – 10KA

· Cáp cấp nguồn : sử dụng cáp 4C-6mm2 -CVV.

· Cáp lắp đặt trong ống PVC / TRUNKING 

· Chiều cao lắp đặt tủ điện DB-7-1  +1800 từ sàn hoàn thiện đến đỉnh tủ.

· Tủ điện DB-7-1 có các thông số sau:

· Đèn hiển thị 3 pha & cầu chì bảo vệ.

· 08   MCB 1P-16A , 6KA  

· Vỏ tủ & thanh cái (Bus-bar) được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 439-1.

Kích thước (W600xD250xH300)

VI. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT:
Hệ thống chống sét tại công trình được thiết kế theo dạng kim chống sét phát tia tiên đạo sớm

Vật liệu sử dụng: Kim thu sét trung tâm bằng dòng điện phản hoặc thép không rỉ, kim này có tác dụng tạo một đường dẫn dòng sét liên tục từ tia tiên đạo và dẫn xuống đất theo dây dẫn sét. Kim thu sét được gắn trên trụ đỡ cao 5m trên đỉnh cao nhất của công trình ( tháp sản xuất).

Các dây dẫn sét bằng cáp đồng trần được đặt trên gía đỡ cách điện. Cách mặt trụ đỡ 10cm và được liên kết với kim bằng ốc xiết cáp. 

Kim thu sét loại SCHIRTEC, R=120m,  có bán kính bảo vệ 120m để đảm bảo độ phủ hết cho toàn công trình.

Hệ thống bãi tiếp đất được thiết kế theo kiểu mạch thẳng được chôn sâu cách mặt đất khoảng 0.8m, (06 cọc) cọc tiếp đất bằng vật liệu thép mạ đồng có L =2,4m, D=16mm và cáp đồng trần 70mm2  được chôn ngầm dưới đất.

Các cọc phải có khoảng cách với nhau tối thiểu là 3 m để tránh hiện tượng điện áp bước. 

Các đường thoát sét (S=70mm2) từ trên mái xuống phải đi ngoài công trình và cách xa các đường điện và được luồn trong ống PVC.

Chỉ số điện trở đất đạt được khi đo phải < 10 OHM và được kiểm tra vào đầu mùa mưa hàng năm.

Ngoài ra chúng ta còn sử dụng thêm một số vật liệu khác khi thi công nhưng sẽ được chọn lựa kỹ nhằm để đảm bảo tính an toàn cho thiết bị và phù hợp với mỹ quan của công trình. Hằng năm, sau mùa mưa thì phải kiểm tra và đo điện trở lại.

VII. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

a. Biện pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình được thiết kế như sau:
  * Phòng Cháy:
· Các hạng mục trong công trình phải được bố trí đảm bảo cự ly an toàn về phòng cháy nổ, hoặc các biện pháp phòng cháy nổ theo đúng các quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Các hạng mục công trình phụ của công trình phải được qui hoạch hợp lý theo các qui trình công nghệ.

· Bố trí nhà nồi hơi trong gian riêng để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ.

· Tại các vị trí có nguy cơ dễ xảy ra các đám cháy, được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Số lượng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu cho từng hạng mục công trình.

· Các trang thiết bị chữa cháy cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, dễ thấy, dễ lấy khi cần thiết sử dụng. 

· Có thể thay thế các thiết bị chữa cháy có ký hiệu trong bảng 1 bằng các thiết bị chữa cháy có ký hiệu khác nhưng phải đảm bảo có tính năng chữa cháy tương đương.

* Hệ thống chữa cháy:
  Để đảm bảo an toàn cho toà nhà trong quá trình bảo quản và vận hành hệ thống chữa cháy của toàn khu vực được thiết kế cố định bao gồm:

· 01 Máy bơm điện chữa cháy (máy bơm chính) Q = 800l/p, H=50-60m và 01 máy bơm động cơ nổ chữa cháy (máy bơm dự phòng) Q = 800L/p , h =50-60m.Yêu cầu được lắp cố định với hệ thống cấp nước chữa cháy. Nguồn điện cung cấp cho máy bơm được lấy từ cầu dao chính và máy phát điện dự phòng , được lắp tại hồ nước ngầm .

· Hệ thống đường ống dẫn nước bao gồm: Ống STK D76 ở đường dẫn chính, xuyên tầng  và Ống STK D60 đến các hộäp cứu hỏa.

· Các họng chữa cháy.Các lăng phun nước, được bố trí để chữa cháy cho diện tích nằm trong khu vực đã tính toán. 

* Yêu cầu của phương án thiết kế: 

· Phương án thiết kế phải được xây dựng trên các văn bản qui định của Nhà Nước. Các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam đã được Cục Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy (PC23) và các cơ quan chức năng phê duyệt.

· Các phương án thiết bị lựa chọn trong thiết kế phải phù hợp với điều kiện  thị trường Việt Nam, dễ dàng sử dụng, vận hành và dễ dàng thay thế khi cần thiết. Các tuyến ống phải liên kết với nhau bằng mối nối măng sông hoặc hàn. 

· Hệ thống phải đảm bảo độ tin cậy và bền vững, đã được nhiệt đổi hoá và hoạt động bình thường trong môi trường khí hậu Việt Nam. Hệ thống phải có áp lực thử là 5kg/cm2. Cách thử: Bơm nước vào hệ thống để duy trì và kiểm tra áp lực bằng đồng hồ đo áp.

· Tận dụng tối đa các thiết bị, vật tư thi công có sẵn trên thị trường Việt Nam, ống phải có độ dày từ 2,9 ly, Ống sắt tráng kẽm.

-   Ngoài lượng bình chữa cháy phụ trợ tại từng khu vực, ta phải bố trí các họng chữa cháy cần thiết để chữa cháy cho các khu vực đó.

     -   Theo yêu cầu qui phạm thiết kế, TCVN 2622 – 1995 thì số hộp chữa cháy cho toàn bộ Công trình  là 03 hộp chữa cháy và 01 họng chờ tiếp nước xe chữa cháy.

     * Nội dung thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy:
· Dựa vào TCVN 2622 – 1995 Phòng cháy và chống cháy cho Nhà và công trình yêu cầu thiết kế.

· TCVN 4513 – 88 cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiêát kế.

· Căn cứ vào cấu trúc thực tế của công trình, ta bố trí tất cả các khu vực cầu thang đều có 1 hộp chữa cháy với bán kính hoạt động 25m, lưu lượng vòi phun Q=2,5 l/s

· Dựa vào các công thức, phương pháp tính toán về thuỷ động lực học, phân bổ lưu lượng và tổn hao năng lượng cho mạng lưới của hệ thống. Do đặc điểm của mục tiêu bảo vệ và tính chất cấu kiện cũng như bậc chịu lửa trong khu vực khối văn phòng. Căn cứ tiêu chuẩn 5760 – 1993 TCVN về hệ thống chữa cháy yêu cầu chung:

· Thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC, ta chọn:

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước cho công trình được đấu nối vào hệ thống cấp nước chữa cháy bao gồm: 01 Máy bơm điện chữa cháy (máy bơm chính) Q = 800l/p, H=50-60m và 01 máy bơm động cơ nổ chữa cháy (máy bơm dự phòng) Q = 800L/p , h =50-60m. Ngoài ra còn có hệ thống ,đường ống STK,van đóng mở, van một chiều, van chặn. 

 + Từ những cơ sở trên chúng tôi đề nghị bố trí như sau:

° Nhà xưởng chính: Bố trí 12 hộp chữa cháy, 12 bình chữa cháy CO2 T5 và 12 bình chữa cháy bột F8  ở  mặt bằng xưởng  cùng với 04 bộ nội qui tiêu lệnh PCCC.

° Nhà kho: Bố trí 04 hộp chữa cháy và 04 bình chữa cháy các loại cho kho nguyên liệu và 06 hộp chữa cháy, 06 bình chữa cháy các loại cho kho thành phẩm.

° Khối văn phòng, nhà nghỉ: Bố trí 01 hộp chữa cháy và 02 bình chữa cháy các loại cùng bộ tiêu lệnh cho mỗi tầng.

° 02 họng chờ tiếp nước cho xe cứu hỏa trong khuôn viên công trình. 
+ Hệ thống được duy trì bởi 01 máy bơm điện chữa cháy (máy bơm chính) Q = 800l/p, H=50-60m và 01 máy bơm động cơ nổ chữa cháy (máy bơm dự phòng) Q = 800L/p, h =50-60m, tự động hoàn toàn nhờ vào tủ điện điều khiển hệ thống máy bơm điện và nguồn điện cung cấp cho máy bơm hoạt động được lấy từ tủ phân phối điện và máy phát điện dự phòng, được lắp tại hồ nước ngầm PCCC, kết nối qua hệ thống đường ống sẽ cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống đường ống khi có cháy với áp lực đạt (5kg cm2. Khi bơm khởi động hệ thống, ta chỉ lắp vòi vào các vị trí họng chữa cháy, mở van để lấy nước cấp cho chữa cháy.

Đây là một hệ thống quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ, nó giúp ta kịp thời khống chế những rủi ro xảy ra ngoài ý muốn. Bảo vệ tính mạng và tài sản cho mọi người.
b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường:

- Xử lý tiếng ồn, khí thải : Xây dựng tường bao xung quanh với chiều cao thích hợp để tránh lan truyền tiếng ồn đến các khu dân cư lân cận. Xử lý và đưa ống khói khí thải từ nhà sản xuất và nhà bếp lên độ cao cần thiết. Sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi trong khu vực xử lý nước thải và khu tập trung rác thải sinh hoạt, đồng thời trồng cây xanh trong khuôn viên trường để điều hòa không khí và tạo cảnh quan đẹp cho công trình.

- Xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được dẫn từ các khu sản xuất và khu vệ sinh tập trung qua bể tự hoại trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung.
Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3-6 ngày, 90%-92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2. trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí, và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt.

Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30-40%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hòan toàn. Như vậy nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ chảy vào bể xử lý hiếu khí để loại bỏ hàm lượng chất hữu cơ ra khỏi nước thải. Nước thải sau khi được vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ được dẫn qua bể lắng đứng để tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, sau đó được khử trùng triệt để bằng dung dịch clorine trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Quản lý chất thải rắn: Theo ước tính, khối lượng chất thải rắn sinh ra khỏang 120kg/ngày. Theo quy định về chất thải rắn, đây không phải là chất thải nguy hại, đặc điểm chất thải rắn chứa thành phần thực phẩm cao nên dễ phân hủy sinh học. Rác từ khu phòng học được tập kết tại điểm tập trung rác của khu vực. Lượng chất thải này sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom mỗi ngày, lượng chất thải thu gom sẽ đem về bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố.

- Ngoài các giải pháp kỹ thuật nêu trên, các biện pháp hỗ trợ khác để góp phần giảm thiểu ô nhiễm bao gồm: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và PCCC cho CBCNV của nhà máy, đồng thời phối hợp với các cơ sở khác trong khu vực tham gia thực hiện các kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo quy định và hướng dẫn chung của cơ quan quản lý môi trường thành phố. 

VIII. SAN NỀN:

Khu đất hiện trạng có địa hình tương đối bằng phẳng, hàng năm vào mùa mưa bão hay những lúc triều cường, chưa thấy xảy ra tình trạng ngập lụt . Tuy nhiên do cấu tạo địa chất khu đất có lớp đất bùn hữu cơ khá lớn do lượng phù sa bồi đắp hàng năm, hạn chế sức chịu tải của đất nền. Do đó dự kiến cải tạo bề mặt bằng cách ủi bỏ 0,4m đất hữu cơ trên bề mặt, thay bằng 0,4m cát san lấp cho toàn bộ khuôn viên. 
San lấp bằng cát, hệ số đầm nén K=1,22. Phải đổ cát san lấp theo từng lớp dày 200 và rải cát có độ dốc 0,005 theo chiều thoát nước.

Tổng diện tích san lấp: 

S=  2 ha.
Khối lượng san lấp chặt:     
W=20 000 x 0,4 = 8 000 m3.
Tổng khối lượng san lấp:   
W = 8 000 x 1,22 = 9 760 m3.

Trong đó:



S: Tổng diện tích san lấp



H: Cao độ san lấp (trung bình 0,4m). 



K: Hệ số đầm nén , K=1,22.
IX. HỆ THỐNG SÂN VƯỜN, CÂY XANH:

Tổng diện tích trồng cây xanh toàn khu: 1 999,72 m2.
Hệ thống sân vườn, cây xanh trong khuôn viên được tổ chức như sau:

· Trồng cây ở những vị trí cần tạo bóng mát ( hướng Tây, hướng Nam của công trình),  ở giữa khối nhà xưởng với các công trình phụ trợ, dọc theo tuyến đường nội bộ và tại những vị trí có yêu cầu cách ly tiếng ồn, bụi bẩn ( dọc theo hè đường, các khu dân cư...) nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu, làm tăng vẻ mỹ quan cho công trình.

· Các mảng cỏ được quy hoạch dọc theo các tuyến trồng cây. Bố trí cây hoa trang trí các loại tại các bồn hoa được thiết kế gắn liền với công trình và điểm xuyết tại một vài vị trí xung quanh tạo nên sự sinh động, vui tươi cho công trình.

Việc trồng cây xanh chỉ tiến hành sau khi đã rải xong lớp đất hữu cơ, làm xong đường đi, vỉa hè sân bãi, hàng rào và thu dọn sạch rác và phế liệu xây dựng.

C. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC:
1. Giải pháp quy hoạch tổng thể:


- Tổ chức mặt bằng tổng thể theo dạng phân tán vừa đảm bảo tối ưu hóa quy trình sản xuất vừa dễ tổ chức kế hoạch phòng chống cháy, kiểm soát sự lan rộng của lửa giữa các khối công trình. Khối công trình chính (gồm khối nhà xưởng và kho hàng) được  ưu tiên bố trí ở giữa, các công trình phụ trợ, tiện ích phục vụ được bố trí xung quanh sao cho đáp ứng được tốt nhất yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa . Do đặc thù của công trình nằm trên vùng sông nước, hệ thống giao thông vận chuyển chủ yếu bằng tàu thuyền nên phải thiết kế hệ thống cầu tàu để phục vụ cho việc nhập và xuất hàng hóa.  

- Căn cứ vào hình dạng của khu đất mà tổ chức phân khu chức năng sao cho linh hoạt mà vẫn bảo đảm dây chuyền công nghệ hợp lý. Kho nguyên liệu được bố trí phía trước với bãi bốc dỡ hàng nằm dọc theo bờ kè vừa tiết kiệm năng lượng vận chuyển, vừa tránh được hướng gió. Kho thành phẩm được bố trí phía sau xưởng sản xuất, do đặc điểm hàng hóa không gây ô nhiễm nên ít ảnh hưởng đến các khối công trình khác (văn phòng, nhà nghỉ công nhân..), tuy nhiên phải tổ chức đường nội bộ cho container vào tiếp cận với kho hàng, đồng thời bố trí bãi bốc dỡ riêng cho hàng hóa thành phẩm. Các khối nhà nồi hơi, xưởng bao bì, xưởng bảo trì được bố trí ngay bên cạnh xưởng sản xuất chính nhằm phục vụ tốt nhất cho dây chuyền sản xuất. Khối văn phòng, nhà nghỉ công nhân dược bố trí ở phần còn lại của khu đất, tại những vị trí ít chịu ảnh hưởng của khói bụi, tiếng ồn mà vẫn đảm bảo việc tiếp cận được thuận tiện, dễ dàng.

- Tổ chức hệ thống đường giao thông nội bộ nhằm đảm bảo sự liên thông giữa các khối nhà. Trồng cây xanh bóng mát  dọc theo các tuyến đường nội bộ có tác dụng làm sạch không khí, cải tạo điều kiện vi khí hậu đồng thời làm tăng vẻ mỹ quan cho công trình.
2. Nội dung xây dựng:

a.Hạng mục chính: 

Công trình được thiết kế gồm 3 khối nhà chính (nhà xưởng, kho nguyên liệu và kho thành phẩm) và các khối công trình phụ trợ (văn phòng, nhà nghỉ CN, xưởng bảo trì, kho bao bì, nhà nồi hơi, trạm biến áp…) được bố trí phân tán dựa theo đặc điểm địa hình khu đất. Các khối nhà liên thông với nhau bởi hệ thống đường lưu thông nội bộ được thiết kế tuân thủ theo đúng yêu cầuphòng cháy chữa cháy.
 Tổng diện tích  sàn xây dựng các hạng mục phân bố cụ thể như sau:
	STT 
	HẠNG MỤC
	DIỄN GIẢI
	KÍCH THƯỚC
	DIỆN TÍCH

(m2)
	GHI CHÚ

	1
	KHỐI A


	KHỐI XƯỞNG CHÍNH
	9 620,5 m2
	Khối nhà 1 trệt 1 lầu 

	
	
	Xử lý nguyên liệu
	126,7 x 55
	6 968,5m2
	

	
	
	Tháp chế biến
	
	2 652m2
	

	
	
	- Tầng 1
	18x24+6x10
	492
	

	
	
	- Tầng 2
	18 x 24
	432
	

	
	
	- Taàøng 3
	18 x 24
	432
	

	
	
	- Tầng 4
	18 x 24
	432
	

	
	
	- Tầng 5
18 x 24
22
- Tầng 6
	18 x 24
	432
	

	
	
	
	18 x 24
	432
	

	2
	KHỐI B
	KHO NGUYÊN LIỆU
	54 x 30
	 1 620m2
	  Khối nhà 1 trệt

	3
	KHỐI C
	KHO THÀNH PHẨM
	48 x 30
	1 440m2
	  Khối nhà 1 trệt 

	4
	KHỐI D
	KHỐI NHÀ NGHỈ
	329,3m2
	 Khối nhà 1 trệt    1 lầu 

	
	
	Tầng trệt:
	
	   160,1m2
	

	
	
	- Bếp
	4,5 x 5
	22,5
	

	
	
	- Phòng ăn
	9,1x9+4,1x2
	90,1
	

	
	
	- Vệ sinh
	2,2 x 5
	11
	

	
	
	- Hành lang, cầu thang
	
	36,5
	

	
	
	Lầu 1:
	
	169,2m2
	

	
	
	- Phòng nghỉ 1
	4,3 x 4,1
	17,63
	

	
	
	- Phòng nghỉ 2
	4,5 x 4,1
	18,45
	

	
	
	- Phòng nghỉ 3
	4,3 x 5
	21,5
	

	
	
	- Phòng nghỉ 4
	4,5 x 5
	22,5
	

	
	
	- Phòng nghỉ 5
	4,5 x 3,8
	17,1
	

	
	
	- Vệ sinh
	4,5 x 5
	22,5
	

	
	
	- Hành lang, cầu thang
	
	49,52
	

	5
	KHỐI E


	KHỐI VĂN PHÒNG
	625,05m2
	Khối nhà 1 trệt 1 lầu 

	
	
	Tầng trệt:
	
	  319,65m2
	

	
	
	- Phòng họp 1
	4,3 x 3,8
	16,34
	

	
	
	- Phòng họp 2
	4,3 x 3,7
	15,91
	

	
	
	- Khu sảnh trưng bày
	6x6 + 6x4,3
	61,8
	

	
	
	- Khu vực văn phòng
	6x4,3 + 12x10
	152,8
	

	
	
	- Phòng IT
	2,9 x 2,5
	7,25
	

	
	
	- Vệ sinh
	3,5 x 4,4
	15,4
	

	
	
	- Hành lang, cầu thang
	
	50,15
	

	
	
	Lầu 1
	
	305,4m2
	

	
	
	- Khu vực văn phòng
	
	257,1
	

	
	
	- Phòng IT
	
	7,25
	

	
	
	- Vệ sinh
	
	15,4
	

	
	
	- Hành lang, cầu thang
	
	25,65
	

	6
	KHỐI F
	KHỐI NHÀ NỒI HƠI
	25 x 12
	300m2
	Khối nhà 1 trệt

	7
	KHỐI G


	XƯỞNG BẢO TRÌ – KHO BAO BÌ
	444m2
	Khối nhà 1 trệt



	
	
	- Bãi than
	10 x 12
	120
	

	
	
	- Xưởng bảo trì
	15 x 12
	180
	

	
	
	- Kho bao bì
	12 x 12
	144
	

	8
	KHOÁI H
	NHÀ XE NHÂN VIÊN
	5 x 36
	180m2
	Khối nhà 1 trệt

	9
	KHỐI I
	 KHỐI VỆ SINH
	15 x 4
	60m2
	Khối nhà 1 trệt

	10
	KHỐI J
	 NHÀ ĐẶT MÁY 

 PHÁT    ĐIỆN
	4 x 4
	16m2
	Khối nhà 1 trệt

	11
	KHỐI K
	 TRẠM BIẾN ÁP
	4 x 4
	16m2
	Khối nhà 1 trệt

	12 
	KHỐI L
	 NHÀ BẢO VỆ
	3,4 x 7,6
	25,84m2
	Khối nhà 1 trệt

	13
	KHỐI M
	TRẠM CÂN XE
	4 x 24
	96m2
	Khối nhà 1 trệt


b. Hạng mục phụ :


+ San lấp mặt bằng: Khu đất xây dựng có địa hình tương đối bằng phẳng, tuy nhiên do địa chất có lớp đất bùn bề mặt khá lớn, khi xây dựng cần phải cải thiện bề mặt khu đất => chọn giải pháp ủi bỏ 0,4m lớp đất hữu cơ trên bề mặt và san lấp lại 0,4m cát cho toàn bộ khu đất.

- Khối lượng đất san lấp: 20 000 x 0,4 x 1,22 = 9 760 m3
- Cát san lấp, hệ số đầm nén k=1,22


+Cổng chính, cổng phụ :  Diện tích 25m2.

· Kết cấu thép lá, thép hình, song sắt.


+ Tường rào song sắt mặt tiền: 80 md

Kết cấu: móng, cột, đà giằng bêtông cốt thép, tường xây gạch dày  100 cao 0.8m, trên gắn khung sắt cao 1,6m.

+ Tường rào xung quanh : 572,5 md

Kết cấu: móng, cột, đà giằng bê tông cốt thép, tường xây gạch cao 2m, trên gắn khung lưới B40  cao 0,4m.


+ Sân đường nội bộ :


- Diện tích: 6 354,19m2
- Sân đường nội bộ BT nhựa nóng hạt mịn.


+ Trồng cây xanh, thảm cỏ :


- Diện tích: 1 999,72m2.


- Trồng cây che bóng mát và tạo mỹ quan cho khuôn viên công trình.

- Trồng cỏ lá gừng, xung quanh bồn cỏ có xây các bó vỉa, quét vôi trắng.

* Khuôn viên nhà máy nằm trong khu dân cư , tầng cao khu vực thấp tầng , giao thông đối nội đối ngọai khu vực tương đối thuận lợi . 



3. Giải pháp kiến trúc:



* Khối nhà xưởng chính:



- Yếu tố then chốt trong việc chọn hình thức xây dựng nhà xưởng là tính linh hoạt trong vận hành để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu sản xuất. Do đó nhà xưởng yêu cầu phải vượt khẩu độ khá lớn (55m) và chiều cao thông thủy trên 6,6m để có thể tối ưu hóa cách bố trí sản xuất.


- Lựa chọn hình thức và cấu trúc mái sao cho có khả năng chịu tải tập trung và khả năng bố trí linh hoạt đối với trang thiết bị vận chuyển vật tư. Mặt khác bố trí hệ thống cửa sổ trên mái nhằm kiểm soát năng lượng và môi trường (tăng cường chiếu sáng tự nhiên cho khu vực sản xuất và điều tiết không khí).



- Sử dụng hệ thống khung sườn thép, tường xây gạch dày 200 kết hợp với vách tole khung sắt, là những vật liệu ít có nguy cơ gây cháy và chịu những tác động ăn mòn do quá trình sản xuất gây ra.



- Khu vực chế biến chính được thiết kế theo dạng nhà nhiều tầng, rất kinh tế đối với ngành công nghiệp đòi hỏi phải có quy trình chế biến như nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, khi đó quy trình sản xuất phải sử dụng đến trọng lực và vì thế bảo tồn năng lượng nhờ quy hoạch thu gọn, đồng thời tiết kiệm diện tích sử dụng đất so với việc dàn trải dây chuyền sản xuất trên cùng một mặt bằng.


- Nền nhà xưởng lát đan BTCT 3x3m dày 150, bên dưới có lớp chống mối và lớp nhựa PVC dày 0,3mm có tác dụng chống xâm thực. 


*Kho hàng:

- Kho hàng được thiết kế với mục đích chứa càng nhiều hàng càng tốt, do đó kết cấu được lựa chọn có khẩu độ khá lớn (30m) để có khối lượng chứa linh hoạt.

- Yêu cầu của kho hàng là giúp bảo vệ hàng hóa khỏi tác động của thời tiết và có mức độ an toàn nhất định, do đó vật liệu sử dụng để bao che là hệ thống tường xây chịu lực dày 200 kết hợp với vách tole khung sắt. Nền nhà lát đan BTCT 3x3m, bên dưới là lớp chống mối và lớp PVC dày 3mm nhằm tránh sự xâm thực của thời tiết.


- Chiều cao thông thủy các kho hàng tối thiểu 6,6m. Mái lợp tôn mạ màu dày 0,42 ly , độ dốc 20%, xà gồ thép Z250x65x20x2, cách khoảng 1,2m.
* Khối văn phòng, nhà nghỉ công nhân:


- Hình thức kiến trúc khá đơn giản để có thể hài hòa với kiến trúc đơn giản của nhà công nghiệp. Sử dụng hệ thống khung sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn nước màu xanh nhạt. Nền nhà lát gạch ceramic 300 x 300 màu xám nhạt, chân tường ốp gạch len 100x 300, màu sậm.



- Khu vệ sinh: Nền , sàn lát gạch ceramic 200 x 200 chống trơn, xung quanh tường vệ sinh ốp gạch ceramic 200x250, cao 1.5m.



- Tường trong nhà sơn nước màu vàng nhạt, trần sơn nước trắng.



- Bậc tam cấp, cầu thang lát tấm đá mài dày 2cm, màu trắng điểm đen, mũi bậc mài tròn.



- Toàn bộ cửa đi cửa sổ sắt- kính, sơn màu ghi nhạt. cửa VS dùng cửa nhựa Đài Loan trắng.



-  Thoát nước mái vào sê nô, chảy xuống bằng ống nhựa PVC d114, đi chìm trong hộp gen kỹ thuật.



- Bậc thềm, bó nền , cầu thang xây gạch thẻ 4x8x18, vữa xm #75.



- Trát trần, tường bằng vữa XM #75, dày 15.

D. GIẢI  PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH:
PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU KHỐI NHÀ NGHỈ
I. CƠ SỞ THIẾT KẾ :

I.1 Tiêu chuẩn thiết kế :

Thiết kế kết cấu công trình dựa trên TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VIỆT NAM

[TC 1] TCVN Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-1991

[TC 2] TCVN Thiết kế tải trọng và tác động TCVN 2737-1995

[TC 3] TCVN Thiết kế nền nhà và công trình TCVN

[TC 4] TCVN Thiết kế kết cấu thép TCVN5575-1991

[TC 5] TCVN Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép TCVN5573-1991

I.2 Vật liệu :

Vật liệu sử dụng cho công trình

I.2.1 Bê tông :

-
 Bê tông móng, cột, dầm đá 10x20 mác M-250 có

Rn = 110 KG/cm2

Rk = 8.8 KG/cm2

Eb = 265,000 KG/cm2

I.2.2 Cốt thép :

-
Thép tròn trơn đường kính Þ<12 có :

Ra = 2,100.0 KG/cm2

-
Thép tròn gân đường kính Þ≥12 có :

Ra = 2,700.0 KG/cm2

-
Module đàn hồi của thép

Ea = 2,100,000.0 KG/cm2

I.3 Sơ đồ kết cấu và phương pháp tính :

-
Kết cấu công trình là móng, cột , đà kiềng, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường xây bao che.

-
Kết cấu được phân tích dưới dạng khung không gian , dùng chương trình SAP2000 để tính toán nội lực và

-
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam 

kết hợp tiêu chuẩn thiết kế BS 8110 .

II. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC :

II.1 Đơn vị tính toán :

Trong SAP2000

Đơn vị chiều dài : Mét (m)

Đơn vị lực : Tấn (T)

II.2 Tải trọng tính toán :

-
TT (Tỉnh tải) : Trọng lượng bản thân , sàn, dầm, cột, tường, mái tác động lên cấu kiện

-
HT (Hoạt tải) : Hoạt tải đứng

-
HTX1 (Hoạt tải) : Hoạt tải phương X1

-
HTX2 (Hoạt tải) : Hoạt tải phương X2

-
HTY1 (Hoạt tải) : Hoạt tải phương Y1

-
HTY2 (Hoạt tải) : Hoạt tải phương Y2

II.2.1 Tĩnh tải :

II.2.1.1 Tĩnh tải phân bố đều trên sàn :

a. Sàn dày 8 cm :

-
Gạch lót nền d= 10 : 2000KG/m3 x 0.01 x 1,1= 22.000 KG/m2

-
Vữa lót dày d= 30 : 2000KG/m3 x 0.03 x 1,3= 78.000 KG/m2

-
Bê tông cốt thép d= 80 : 2500KG/m3 x 0.08 x 1,1= 220.000 KG/m2

-
Vữa trát trần d= 20 : 2000KG/m3 x 0.02 x 1,3= 52.000 KG/m2

( gtt1 = 0.370 T/m2

b. Sàn dày 10 cm :

-
Gạch lót nền d= 10 : 2000KG/m3 x 0.01 x 1,1= 22.000 KG/m2

-
Vữa lót dày d= 30 : 2000KG/m3 x 0.03 x 1,3= 78.000 KG/m2

-
Bê tông cốt thép d= 100 : 2500KG/m3 x 0.1 x 1,1= 275.000 KG/m2

-
Vữa trát trần d= 20 : 2000KG/m3 x 0.02 x 1,3= 52.000 KG/m2

( gtt1 = 0.430 T/m2

c. Mái tôn xà gồ thép :

-
Mái + kèo + xà gồ 40 Kg/m2 x 1,2= 48.000 KG/m2

-
Trần giả 20Kg/m2 x 1,2= 24.000 KG/m2

( gtt1 = 0.072 T/m2

d. Sàn dày 8 cm (Seânoâ) :

-
Vữa lót, trát dày d= 50 : 2000Kg/m3 x 0.05 x 1,3= 130.000 KG/m2

-
Bê tông cốt thép d= 80 : 2500Kg/m3 x 0.08 x 1,1= 220.000 KG/m2

-
Nước 1000Kg/m3 x 0,15 x 1,2 = 180.000 KG/m2

( gtt1 = 0.530 T/m2

e. Sàn dày 15 cm (Bản thang) :

-
Vữa lót dày d= 30 : 2000Kg/m3 x 0.03 x 1,3= 78.000 KG/m2

-
Gạch xây d= 125 : 2000Kg/m3 x 0.125 x 1,1= 275.000 KG/m2

-
Bê tông cốt thép d= 150 : 2500Kg/m3 x 0.15 x 1,1= 412.500 KG/m2

-
Vữa trát trần d= 20 : 2000Kg/m3 x 0.02 x 1,3= 52.000 KG/m2

( gtt1 = 0.8175 T/m2

II.2.1.2 Tĩnh tải do tải trọng tường :

-
Tường 20 + vữa trát gtg20 = 0,36 T/m2 x 1,2 = 0.432 T/m2

-
Tường 10 + vữa trát gtg10 = 0,18 T/m2 x 1,2 = 0.216 T/m2

Tải phân bố lên dầm :

=>Tường 20 tầng 1 cao 4m g tg120 = 1.598 T/m

=>Tường 10 tầng 1 cao 4m g tg110 = 0.799 T/m

=>Tường 20 tầng 1 cao 3.3m g tg120 = 1.426 T/m

=>Tường 10 tầng 1 cao 3.3m g tg110 = 0.713 T/m

=>Tường hồi 1.7m g tg120 = 0.734 T/m

II.2.2 Hoạt tải :

-
Hoạt tải cầu thang gtc = 300.000 KG/m2,
γ = 1.200,
gtt = 360.000 KG/m2

( ptt2 = 0.360 T/m2

-
Hoạt tải sinh hoạt gtc = 200.000 KG/m2,
γ = 1.200,
gtt = 240.000 KG/m2

( ptt2 = 0.240 T/m2

II.2.2.3 Hoạt tải phân bố đều trên mái :

-
Mái bằng BTCT không sử dụng

 gtc = 75.000 KG/m2,
γ = 1.300,
gtt = 100.000 KG/m2

( ptt2 = 0.100 T/m2

-
Mái tôn không sử dụng

 gtc = 30.000 KG/m2,
γ = 1.300,
gtt = 40.000 KG/m2
     (ptt2 = 0.040 T/m2

II.3 Tính toán nội lực :

Hệ thống chịu lực công trình được tính toán dạng 3 chiều sử dụng chương trình SAP2000

II.4 Tổ hợp tải trọng tính toán :

• Tổ hợp 1 : TT + HT      = 1 + 1

• Tổ hợp 2 : TT + HTX1 = 1 + 1
• Tổ hợp 3 : TT + HTX2 = 1 + 1
• Tổ hợp 4 : TT + HTY1 = 1 + 1
• Tổ hợp 5 : TT + HTY2 = 1 + 1
• Tổ hợp 6 : TT + HT + HTX1 = 1 + 0.9 + 0.9
• Tổ hợp 7 : TT + HT + HTX2 = 1 + 0.9 + 0.9
• Tổ hợp 8 : TT + HT + HTY1 = 1 + 0.9 + 0.9
• Tổ hợp 9 : TT + HT + HTY2 = 1 + 0.9 + 0.9

• BDBAO : TH1 + TH2 + TH3 + TH4 +TH5 + TH6 +TH7 +TH8 +TH9
PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU NHÀ NỒI HƠI
I. CƠ SỞ THIẾT KẾ :

I.1 Tiêu chuẩn thiết kế :

Thiết kế kết cấu công trình dựa trên TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VIỆT NAM

[TC 1] TCVN Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-1991

[TC 2] TCVN Thiết kế tải trọng và tác động TCVN 2737-1995

[TC 3] TCVN Thiết kế nền nhà và công trình TCVN

[TC 4] TCVN Thiết kế kết cấu thép TCVN5575-1991

[TC 5] TCVN Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép TCVN5573-1991

I.2 Vật liệu :

Vật liệu sử dụng cho công trình

I.2.1 Bê tông :

-
 Bê tông móng, cột, dầm đá 10x20 mác M-250 có

Rn = 110 KG/cm2

Rk = 8.8 KG/cm2

Eb = 265,000 KG/cm2

I.2.2 Cốt thép :

-
Thép tròn trơn đường kính Þ<12 có :

Ra = 2,100.0 KG/cm2

-
Thép tròn gân đường kính Þ≥12 có :

Ra = 2,700.0 KG/cm2

-
Module đàn hồi của thép

Ea = 2,100,000.0 KG/cm2

I.3 Sơ đồ kết cấu và phương pháp tính :

-
Kết cấu công trình là móng, cột, đà giằng, dầm bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường xây bao che.

-
Kết cấu mái là dàn vì kèo thép hình.

-
Kết cấu được phân tích dưới dạng khung không gian , dùng chương trình SAP2000 để tính toán nội lực và

-
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam 

kết hợp tiêu chuẩn thiết kế BS 8110 .

II. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC :

II.1 Đơn vị tính toán :

-
Trong SAP2000

Đơn vị chiều dài : Mét (m)

Đơn vị lực : Tấn (T)

II.2 Tải trọng tính toán :

-
TT (Tỉnh tải) : Trọng lượng bản thân dầm, cột tác động lên cấu kiện

-
HT (Hoạt tải) : Hoạt tải đứng

-
HTGT (Hoạt tải) : Hoạt tải phương X1

-
HTGP (Hoạt tải) : Hoạt tải phương X2

II.2.1 Tĩnh tải :

II.2.1.1 Tĩnh tải phân bố đều trên mái :

a. Mái tôn xà gồ thép :

-
Mái + kèo + xà gồ 40 Kg/m2 x 1,2= 48.000 KG/m2

-
Trần giả 20Kg/m2 x 1,2= 24.000 KG/m2

==> gtt1 = 0.072 T/m2

II.2.1.2 Tĩnh tải do tải trọng tường :

-
Tường 20 + vữa trát gtg20 = 0,36 T/m2 x 1,2 = 0.432 T/m2

-
Tường 10 + vữa trát gtg10 = 0,18 T/m2 x 1,2 = 0.216 T/m2

Tải phân bố lên dầm :

=>Tường 20 tầng 1 cao 6m g tg120 = 2.178 T/m

=>Tường hồi 1.7m g tg120 = 0.55 T/m

II.2.2.3 Hoạt tải phân bố đều trên mái :

-
Mái tôn không sử dụng

 gtc = 30.000 KG/m2,
γ = 1.300,
gtt = 40.000 KG/m2

==> ptt2 = 0.040 T/m2

II.3 Tính toán nội lực :

Hệ thống chịu lực công trình được tính toán dạng 3 chiều sử dụng chương trình SAP2000

II.4 Tổ hợp tải trọng tính toán :

• Tổ hợp 1 : TT + HT      = 1 + 1

• Tổ hợp 2 : TT + HTGT = 1 + 1
• Tổ hợp 3 : TT + HTGP = 1 + 1
• Tổ hợp 4 : TT + HT + HTGT = 1 + 0.9 + 0.9
• Tổ hợp 5 : TT + HT + HTGT = 1 + 0.9 + 0.9
• BDBAO : TH1 + TH2 + TH3 + TH4 +TH5

1
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần chế biến & XNK thủy sản Đồng Tháp

Điện thoại liên lạc: 
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